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Một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng hội chứng/bệnh Parkinson  
ở người cao tuổi của quận đống đa và hai bà Trưng Hà nội 

 

Trần Văn Chung - Sở Y tế Hà Nội 
Tóm tắt 
Bằng phương pháp khám sàng lọc người cao tuổi 

tại 10.000 hộ gia đình tại 5 phường của Hà Nội đã 
phát ra những người nghi mắc hội chứng/bệnh 
Parkinson sau đó các bác sĩ chuyên khoa tiến hành 
khám lâm sàng đã xác định được tỷ lệ người cao tuổi 
mắc hội chứng/bệnh Parkinson là 2,16% 
(216/100.000 người cao tuổi) và chẩn đoán được các 
triệu chứng lâm sàng của những người mắc hội 
chøng/bÖnh Parkinson.   

Từ khoá: hội chứng/bệnh Parkinson. 
Đặt vấn đề 
Bệnh Parkinson là một trong những bệnh hay gặp 

nhất trong các bệnh do rối loạn thoái hóa mạn tính hệ 
thần kinh trung ương. Tổn thương trong bệnh 
Parkinson chủ yếu là do thoái hóa nhân bèo- liềm 
đen là nơi chế tiết ra dopamin- một chất dẫn truyền 
thần kinh, từ đó làm mất cân bằng các chất dẫn 
truyền thần kinh trong não (chủ yếu là dopamin và 
acetylcholin) gây ra các rối loạn vận động [5]. 

Mặc dù, đặc điểm lâm sàng, cơ chế bệnh sinh của 
bệnh Parkinson tương đối rõ ràng, nhưng cho đến 
nay, nguyên nhân của bệnh vẫn chỉ là giả thuyết.  

Theo dự báo thì tuổi thọ con người ngày càng 
tăng, do đó, tỷ lệ mắc bệnh Parkinson cũng tăng 
theo. Tỷ lệ người cao tuổi tăng cũng đồng nghĩa là 
tăng tỷ lệ người mắc bệnh Parkinson trong cộng 
đồng. Tuy nhiên tại Việt Nam nói chung và thành phố 
Hà Nội nói riêng rất ít những nghiên cứu dịch tễ học 
đề cập đến hội chứng và bệnh Parkinson. Do vậy, 
việc điều tra dịch tễ học lâm sàng hội chứng/bệnh 
Parkinson ở người cao tuổi để từ đó đề xuất biện 
pháp dự phòng té ngã cho người bệnh Parkinson là 
một nhiệm vụ rất quan trọng của ngành y tế.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 
9.870 người cao tuổi (người có đủ 60 tuổi trở lên) 

trong 10.000 hộ gia đình thuộc 5 phường (3 phường 
Thổ Quan, Thịnh Quang và Phương Liên, quận Đống 
Đa và 2 phường Đông Mác và Bạch Đằng, quận Hai 
Bà Trưng) thành phố Hà Nội. Thời gian nghiên cứu từ  
4/2006-3/2007.  

2. Phương pháp nghiên cứu. 
- Phỏng vấn trực tiếp các thành viên trong hộ gia 

đình, đặc biệt là đối tượng nghi có triệu chứng của hội 
chøng/bÖnh Parkinson.  

- Toàn bộ đối tượng nghi có triệu chứng của hội 
chứng/bệnh Parkinson được các bác sỹ chuyên khoa 
của Viện Lão khoa Trung ương khám chẩn đoán xác 
định và đánh giá các triệu chứng bệnh, ghi chép vào 
bệnh án nghiên cứu. 

- Chẩn đoán giai đoạn bệnh theo Hoehn- Yarh. 
- Đánh gi̧  tâm thần, hành vi, khí sắc: với thang gồm 

16 điểm, 5 mức độ (0 điểm: bình thường; từ  1-4 điểm: 
mức độ nhẹ; 5- 8 điểm: mức độ trung bình; 9- 12 
điểm: mức độ nặng; 13- 16 điểm: mức độ rất nặng. 

- Đánh giá sinh hoạt hàng ngày: với thang gồm 52 
điểm, 5 mức độ (0 điểm: bình thường; 1- 13 điểm: 
mức độ nhẹ; 14- 26 điểm: mức độ trung bình; 27- 39 
điểm: mức độ nặng; 40- 52 điểm: mức độ rất nặng. 

- Đánh giá chức năng vận động: với thang gồm 56 
điểm, 5 mức độ (0 điểm: bình thường; 1- 14 điểm: 
mức độ nhẹ; 15- 28 điểm: mức độ trung bình; 29- 42 
điểm: mức độ nặng; 43- 56 điểm: mức độ rất nặng. 

- Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS for 
Window 10.05. 

 
Kết quả nghiên cứu  
Bảng 1. Tỷ lệ mắc hội chứng/bệnh Parkinson theo từng nhóm tuổi 

Nam giới Nữ giới Chung Nhóm 
tuổi n Số mắc Tỷ lệ (%) n Số mắc Tỷ lệ (%) n Số mắc Tỷ lệ (%) 

60- 64 1656 14 0,84 1686 15 0,89 3342 29 0,86 
65- 69 1476 25 1,69 1252 25 2,01 2728 50 1,83 
70- 74 928 34 3,66 847 28 3,31 1775 62 3,49 
75 933 33 3,54 1092 39 3,57 2025 72 3,56 

Tổng số 4.993 106 2,12 4.877 107 2,19 9.870 213 2,16 
Tỷ lệ người cao tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson là 2,16%. Tỷ lệ này tăng theo dần theo nhóm tuổi từ 

thấp đến cao.  
Bảng 2. Tỷ lệ các nhóm tuổi mắc hội chứng/bệnh Parkinson theo tổng mắc  

Nam Nữ Tổng số Nhóm tuổi 
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

60- 64 14 13,2 15 14,0 29 13,6 
65- 69 25 23,6 25 23,4 50 23,5 
70- 74 34 32,1 28 26,2 62 29,1 
75 33 31,1 39 36,4 72 33,8 

Tổng cộng 106 100 107 100 213 100,0 
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Nhóm tuổi từ 60-64 và nhóm tuổi 65-69 có tỷ lệ 
mắc giữa nam và nữ ngang nhau; nhóm tuổi từ 70 trở 
lên tỷ lệ mắc giữa nam và nữ có sự chênh lệch nhau.  

Bảng 3. Trình độ học vấn của người mắc hội 
chứng/ bệnh Parkinson 

Trình độ học vấn SL % 
Tiểu học 69 32,4 

Trung học cơ sở 55 25,8 
THPT, THCN 54 25,4 

Cao đẳng, đại học, sau đại học 35 16,4 
Tổng cộng 213 100,0 

Nhóm có trình độ học vấn tiểu học chiếm tỷ lệ cao 
nhất (32,4%), nhóm  cao đẳng, đại học, sau đại học 
có tỷ lệ thấp nhất (16,4%). 

Bảng 4. Thời gian và giai đoạn bệnh của người 
mắc hội chứng/bệnh Parkinson 

Thời gian mắc bệnh Giai đoạn bệnh 

Thời gian SL % Giai 
đoạn 

SL % 

< 2 năm 48 22,5 I 01 0,5 
3 - 5 năm 58 27,2 II 96 45,2 
6 - 10 năm 57 26,8 III 76 35,7 

IV 35 16,2 >10 năm 50 23,5 
V 05 2,4 

Cộng 213 100,0  213 100,0 
Thời gian mắc bệnh trong khoảng 10 năm đầu 

chiếm tỷ lệ 76,5%, số người mắc bệnh trên 10 năm là 
23,5%. Phần lớn các bệnh nhân đang ở giai đoạn đầu 
của bệnh (I- III) chiếm 81,4%; bệnh nhân mắc bệnh 
giai đoạn IV và V có thời gian mắc trên 10 năm chiếm 
18,6%. 

Bảng 5. Các triệu chứng ban đầu ở người mắc hội 
chøng/bÖnh Parkinson 

Các triệu chứng ban 
đầu SL % 

Vận động khó 150 70,4 
Đau đầu 98 46,0 

Mệt mỏi, chóng mặt 97 45,5 
Khô miệng 29 13,6 

Dị cảm đầu chi 16 7,5 
Tăng tiết 12 5,6 

Triệu chứng ban đầu thường gặp là vận động khó 
(70,4%); triệu chứng đau đầu (46,0%); mệt mỏi, 
chóng mặt (45,5%).  

Bảng 6. Đặc điểm các triệu chứng rối loạn vận 
động (n = 213) 

Đặc điểm rối loạn vận động Số lượng Tỷ lệ (%) 
1. Run 

- Khi xúc động run tăng 
- Run khi nghỉ 

- Run đơn thuần 
- Run khi vận động 

- Run kết hợp tăng trương lực cơ 
- Run tư thế 
- Không run 

213 
90 

162 
43 

117 
33 
25 
20 

100 
42,3 
76,0 
20,2 
54,9 
15,5 
11,7 
9,4 

2. Tăng trương lực cơ 
- Tăng trương lực cơ đơn thuần 

- Kết hợp với run 
- Dấu hiệu bánh xe răng cưa 
- Không tăng trương lực cơ 

184 
23 
59 
10 
32 

86,4 
10,8 
27,7 
4,7 
15,0 

3. Giảm vận động 
- Đi không vung tay 

- Dáng đi lao về phía trước 
- Mặt không biểu lộ tình cảm, thờ ¬, 

mặt tượng 
- ít thấy chớp mắt 

- Triệu chứng đông cứng 
- Không giảm vận động 

163 
71 
72 
24 
44 
08 
54 

76,5 
33,3 
33,8 
11,3 
20,6 
3,7 

25,4 
 

Bảng 7. Rối loạn về tâm thần (n =213) 
Đặc điểm rối loạn tâm thần SL % 

Tăng xúc động 24 11,3 
Giảm trí nhớ 113 53,1 
Trầm cảm 12 5,6 

ảo giác 05 2,3 
Hoang tưởng 08 3,7 
Bình thường 51 24,0 

Cộng: 213 100,0 
Giảm trí nhớ chiếm tỷ lệ cao nhất (53,1%); dễ xúc 

động (11,3%); trầm cảm (5,6%), ảo giác (2,3%), 
hoang tưởng (3,7%); tinh thần bình thường: 25,4%.  

Bảng 8.  Rối loạn về thần kinh thực vật (n=213) 
Rối loạn thần kinh thực vật SL % 

1. Có: 127 59,1 
- Hạ huyết áp tư thế 13 6,1 

- Rối loạn vận mạch (da bóng, đỏ da…) 31 14,5 
- Rối loạn bài tiết (tăng tiết, táo bón) 82 38,5 

2.  Không: 86 40,9 
Có rối loạn thần kinh thực vật (59,1%), trong đó: 

6,1% bị hạ huyết áp tư thế; 14,5% có các triệu chứng 
rối loạn vận mạch như da bóng, đỏ da và 38,5% có các 
triệu chứng rối loạn bài tiết như tăng tiết, táo bón... 

Bảng 9. Mức độ rối loạn tâm thần, hành vi và khí 
sắc (n = 213) 

Mức độ Số điểm SL % 
Bình thường 0 58 27,3 
Mức độ nhẹ 1- 4 97 45,5 

Mức độ trung bình 5- 8 33 15,5 
Mức độ nặng 9- 12 20 9,4 

Mức độ rất nặng 13- 16 5 2,3 
Tổng cộng  213 100,0 

 

Bảng 10. Mức độ rối loạn sinh hoạt hàng ngày  
Mức độ Số điểm SL % 

Bình thường 0 02 0,9 
Mức độ nhẹ 1- 13 121 56,8 

Mức độ trung bình 14- 26 57 26,8 
Mức độ nặng 27- 39 30 14,1 

Mức độ rất nặng 40- 52 03 1,4 
Tổng cộng  213 100,0 

 

Bảng 11. Mức độ rối loạn vận động 
Mức độ rối loạn vận động Số điểm SL % 

Bình thường 0 01 0,5 
Mức độ nhẹ 1- 14 114 53,5 

Mức độ trung bình 15- 28 61 28,6 
Mức độ nặng 29- 42 33 15,5 

Mức độ rất nặng 43- 56 04 1,9 
Tổng cộng  213 100,0 

Bàn luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người mắc hội 

chứng/bệnh Parkinson đối với người đủ từ 60 tuổi trở 
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lên là 2,16% tương ứng với các nước như: Trung Quốc 
ở người trên 55 tuổi (1,9%) [8], Tây Ban Nha ở người 
trên 60 tuổi (2,2%) [30]; nhưng thấp hơn ở Australia 
đối với  người trên 55 tuổi (3,6%) [7], nhưng cao hơn ở 
Italia đối với người từ 60 đến 85 tuổi là (1,5%) [5] , ở 
Israel đối với người ở độ tuổi trên 60 tuổi (0,94%) [4], 
ở Singapore đối với người trên 50 tuổi (0,30%) [6]... 
Triệu chứng ban đầu của người mắc hội chứng/bệnh 
Parkinson thường gặp là vận động khó: 74,4%, đau 
đầu 46,0%; mệt mỏi, chóng mặt: 45,5%. Ngoài ra còn 
thấy các triệu chứng rối loạn thần kinh thực vật như 
khô miệng: 13,6%; dị cảm đầu chi: 7,5% và tăng tiết: 
5,6%. Chong Tin Tan [1] thấy rằng run và vận động 
chậm là triệu chứng chủ yếu sớm gặp ở 82 và 84% số 
bệnh nhân, 12% chỉ có run đơn thuần, 72% có cả hai 
triệu chứng. Có thể có một nửa số bệnh nhân run 
theo tư thế. Run điển hình là run khi nghỉ ở ngón cái 
và cổ tay, hầu như không bao giờ xảy ra ở đầu khi 
nói. Kết quả nghiên cứu phù hợp với nhận xét của 
Nhữ Đình Sơn [3] các triệu chứng gợi ý sớm hay gặp 
nhất là vận động khó: 74,4%, đau đầu 46,0%; mệt 
mỏi, chóng mặt: 45,5%...  

Kết luận 
Tỷ lệ người cao tuổi mắc hội chứng và bệnh 

Parkinson ở 2 quận của Thành phố Hà Nội là 2,16% 
(216/100.000 người). Tỷ lệ người mắc hội chứng và 
bệnh Parkinson tăng theo nhóm tuổi và tăng cao nhất 
ở nhóm từ 75 tuổi trở lên (3,56%). Có rối loạn thần 

kinh thực vật chiếm tỷ lệ 59,6%, cao nhất ở giai đoạn 
II (26,3%) và giai đoạn III (20,7%).  
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PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA “MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE”  

TRÊN CƠ SỞ CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 
 

TRẦN ĐÌNH TUYÊN - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đánh giá kết quả điều trị nội nha phụ thuộc vào 

rất nhiều yếu tố như tình trạng bệnh lý tủy răng, hình 
thái ống tủy, quá trình sửa soạn ống tủy và làm 
sạch..vv. Trong tất cả quá trình đó không thể trách 
khỏi những lỗi làm tổn thương các thành phần giải 
phẫu của răng cũng như các thành phần liên quan. Vì 
vậy một vấn đề đặt ra cho các nhà điều trị nội nha là 
sửa chữa những lỗi đó, với những tiến bộ của ngành 
vật liệu nha khoa đã làm cho việc khắc phục những 
lỗi đó trở nên dễ dàng hơn và ngày càng hoàn thiện. 

Những vấn đề thường gặp như thủng sàn buồng 
tủy, thủng thành ống tủy, tổn thương vùng chóp răng. 
Dùng Ca(OH)2 là một giải pháp truyền thống của các 
Bác sỹ răng hiện nay để giải quyết vấn đề trên. Gần 
đây trên thế giới đã xuất hiện và sử dụng một loại vật 
liệu mới MTA(Mineral  Trioxide  Aggregate), là một xi 
măng nội nha hỗn hợp của 2 hợp chất là xi măng 
portland và oxid bismut  ngoài ra còn chứa thêm SiO2, 

CaO, K2SO4, Na2SO4. Được đưa ra và sử dụng lần đầu 
vào năm 1993, hiện nay có hai loại MTA: màu xám 
(GMTA), màu trắng (WMTA) với những ưu điểm vượt 
trội như khả năng tương hợp sinh học đạt mức tối ưu, 

diệt vi khuẩn cao, cô lập tốt, kích thích sự hình thành 
cầu ngà nhanh, kích thích qu  ̧trình khoáng hóa. 

Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có công trình nghiên 
cứu nào nói về MTA, cũng như ứng  dụng vật liệu 
MTA trong điều trị nội nha. Vì vậy chúng tôi tiến hành 
đề tài này với mục tiêu:  

- Đánh giá tỷ lệ thành công trong điều trị khi sử 
dụng MTA trong điều trị nội nha. 

 Ngoài ra cung cấp thông tin và các thử nghiệm 
hiệu quả lâm sàng về MTA trên thế giới để tạo nên cơ 
sở ban đầu cho các Bác sỹ trong việc sử dụng MTA 
tại Việt Nam. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
- Các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của MTA 

trong việc điều trị nội nha. 
Tiêu chuẩn lựa chọn: là các công trình nghiên cứu 

thử nghiệm lâm sàng về MTA, được đăng trên các tạp 
chí nghiên cứu có uy tín. 

Tiêu chuẩn loai trừ: các bài báo tổng quan mô tả. 
2. Phương tiện nghiên cứu. 
- Máy tính, tạp chí về nha khoa. 


